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Tóm tắt: Dựa trên những tìm hiểu về lịch sử phát triển của
phong trào phụ nữ, bài viết đề cập vai trò nền móng của nam
giới, bao gồm các nhà tư tưëng, các nhà khoa học, các nhà cách
mạng và hoạt động xã hội, trong giải phóng phụ nữ. Tác giả
khẳng định rằng, trong cuộc đấu tranh giải phóng phụ nữ và
thực hiện bình đẳng giới, vai trò của nam giới, đặc biệt là những
ngưêi tiến bộ, nhân văn, là vô cùng quan trọng. Tác giả cũng cho
rằng sự ủng hộ của nam giới đối với phụ nữ sẽ dẫn đến thành
công chung trong công cuộc giải phóng phụ nữ, tiến tới một xã
hội bình đẳng, công bằng và văn minh.

Từ khóa: Nam giới; Phụ nữ; Giải phóng phụ nữ; Bình đẳng giới.

Vấn đề bình đẳng giới hiện nay là một trong những vấn đề lớn mang
tính toàn cầu. Việc xem xét phụ nữ là một nửa nhân loại, giải phóng họ
khỏi sự áp bức, tạo sự bình đẳng thực chất cho họ chưa bao giờ lại ®ưîc
đặt ra một cách toàn diện như hiện nay trong mọi lĩnh vực của đời sống
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từ gia đình đến xã hội. Nghiên cứu lịch sử phát triển của phong trào phụ
nữ, chúng tôi nhận thấy một điều rất thú vị là chính nam giới là những
ngưêi đầu tiên đặt vấn đề giải phóng phụ nữ. Đó là các nhà tư tưëng, các
nhà khoa học, các nhà cách mạng và hoạt động xã hội.

1. Chủ nghĩa xã hội không tưëng đặt nền móng cho tư tưëng giải
phóng phụ nữ

Trong giai đoạn từ thế kỷ XV đến thế kỷ XIX, cùng với sự phát triển
mạnh mẽ của chủ nghĩa tư bản (CNTB) tại các nưíc Tây Âu, đã diễn ra sự
phân hóa sâu sắc của giai cấp tư sản mới lên với giai cấp công nhân. Hiện
tưîng này đang dần thay thế cho chủ nghĩa phong kiến với mâu thuẫn cố
hữu giữa tầng lớp quý tộc phong kiến với những ngưêi nông dân và các
tầng lớp nhân dân lao động khác. Cùng song hành với các loại mâu thuẫn
trên, một loại hình bất bình đẳng đã tồn tại từ hàng nghìn năm trong chế
độ phụ quyền là bất bình đẳng nam nữ mà ngưêi thống trị là nam giới và
ngưêi bị thống trị là nữ giới. Trong khi phụ nữ đang chìm đắm trong vai
trò nô lệ của mình thì ngưêi đầu tiên phát hiện ra hình thức áp bức này lại
chính là nam giới - những ngưêi đang ở vị trí thống trị. Nghịch lý này có
thể giải thích từ những sự kiện lịch sử cụ thể và nhận thức khoa học của
nhiều nhà tư tưëng, nhà cách mạng lỗi lạc là nam giới.

Về khách quan, do nhu cầu phát triển của CNTB thời kỳ đầu tiên, các
chủ doanh nghiệp đã nhận ra họ đang bỏ quên một lực lưîng lao động hết
sức quý giá và rẻ mạt là phụ nữ và trẻ em. Nhiều doanh nghiệp bắt đầu
tuyển dụng phụ nữ, trẻ em vào làm việc trong các ngành như dệt may, da
giày, đồ gia dụng và trả họ bằng tiền công rẻ mạt so với nam giới. Bằng
cách đó, nhiều phụ nữ đã ®ưîc ®ưa từ môi trưêng gia đình ngột ngạt vào
nền sản xuất công nghiệp lớn. Họ đi làm theo giờ giấc, ®ưîc đào tạo nghề,
®ưîc hưëng lư¬ng, tức là có thu nhập độc lập như nam giới, và đóng góp
cho gia đình. Bằng cách này, chính CNTB đã góp phần làm thay đổi hình
thức lao động quan trọng của phụ nữ, giúp họ phần nào bớt ®ưîc công việc
nội trợ không ®ưîc trả công và điều quan trọng hơn là giúp họ dần nhận
ra ®ưîc thân phận và quyền của mình. Tuy nhiên, những hiểu biết của phụ
nữ ở thời kỳ này còn hạn chế, không đủ để họ tự giải phóng cho giới mình. 

Những ngưêi đầu tiên khởi xưíng vấn đề giải phóng phụ nữ là các nhà
xã hội chủ nghĩa không tưëng. Mở đầu là Thomas More (1478 - 1535),
ngưêi Anh. Ông có nhiều quan điểm chống lại sự bất công mà nhà nưíc
tư bản mang lại và đề xuất thành lập các công xã mà trong đó lấy sự hợp
tác cộng đồng làm cột trụ. Con ngưêi sống trong các công xã phải ®ưîc
tự do sáng tạo mà không cần luật pháp. Các quy tắc công hữu hóa tài sản
riêng ®ưîc thực hiện, nam nữ ®ưîc hưëng giáo dục như nhau, quyền của
các nhóm yếu thế bao gồm phụ nữ ®ưîc bảo vệ.
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Ông là ngưêi đầu tiên ®ưa ra thuật ngữ “Không tưëng-Utopia” trong
cuốn sách cùng tên, xuất bản năm 1516 tại Luven (Bỉ) và sau đó tái bản
nhiều lần. Đây là tác phẩm mở đầu cho các trào lưu xã hội chủ nghĩa và
chủ nghĩa cộng sản sau này. Tác phẩm “Không tưëng” phê phán sâu sắc
xã hội ®ư¬ng thời và hình thành một dự án tổng thể về một xã hội tốt đẹp
với những hệ thống, những luận điểm tiêu biểu của chủ nghĩa cộng sản
không tưëng. “Không tưëng” ®ưîc coi là tác phẩm mở đầu lịch sử tư
tưëng cộng sản chủ nghĩa cận đại. Nó trở thành tính từ chỉ các trào lưu
tư tưëng văn hoá cộng sản chủ nghĩa trưíc chủ nghĩa xã hội khoa học của
Marx. Không tưëng vì Thomas More không chủ trư¬ng lật đổ chế độ tư
bản mà chỉ đề xuất cải cách để xây dựng chế độ bình đẳng, công bằng
cho con ngưêi.

Bá tưíc Henri de Saint-Simon (1769 - 1825) - nhà triết học, kinh tế học
ngưêi Pháp, là ngưêi đề xưíng chủ nghĩa xã hội không tưëng đầu tiên ở
Pháp. Mặc dù xuất thân từ tầng lớp quý tộc nhưng ông căm thù chế độ nô
lệ. Đối lập với những ngưêi theo chủ nghĩa nam quyền cực đoan, ông là
một trí thức có tư tưëng nhân văn. Ông nhìn thấy sự bất ổn của xã hội khi
mà địa vị và điều kiện sống của hai lực lưîng chính là nam giới và phụ nữ
có sự chênh lệch đáng kể giữa một bên là nhóm bóc lột và bên kia là nhóm
bị bóc lột. Lúc đầu, ông có cảm tình với Cách mạng tư sản Pháp 1789 vì
những khẩu hiệu của nó vÒ “tù do, bình đẳng, bác ái” nhưng tới thời kỳ
cuộc cách mạng đàn áp phụ nữ và những ngưêi nghèo thì ông rất thất
vọng. Ông coi mình là ngưêi phát ngôn của giai cấp cần lao và giải phóng
giai cấp ấy là mục đích cuối cùng của những nỗ lực mà ông thực hiện. Ông
cũng chỉ ra tính chất nửa vời, thiếu triệt để và không vì lợi ích của nhân
dân lao động của cuộc Cách mạng tư sản Pháp 1789, nên theo ông cần có
một cuộc cách mạng mới. Để thực hiện cuộc cách mạng mới đó, ông chủ
trư¬ng phải bằng “con ®ưêng bình yên chung” nghĩa là cải cách xã hội.

Saint-Simon công kích kịch liệt chế độ tư bản đã tạo ra tầng lớp giàu
có và tầng lớp nghèo khổ, khoét sâu sự áp bức của nam giới với phụ nữ.
Ông cho rằng xã hội mới cần bảo đảm cho tất cả mọi giai cấp, tầng lớp
trong đó có phụ nữ ®ưîc thỏa mãn nhu cầu sinh sống và văn hóa. Ông chủ
trư¬ng trong xã hội tư¬ng lai, những nhà bác học và những ngưêi làm
công nghiệp (bao gồm chủ xưëng, thư¬ng nhân, nhà ngân hàng và cả công
nhân) giữ vai trò lãnh đạo. Ông cho rằng cơ sở kinh tế của chủ nghĩa xã
hội sẽ là nền đại công nghiệp ®ưîc tổ chức trên những nguyên tắc kế
hoạch hóa, có khả năng bảo đảm sự thỏa mãn nhu cầu cho xã hội. Ông đề
ra nguyên tắc “Mọi ngưêi đều phải lao động” theo khả năng của mình để
cung cấp của cải cho xã hội. Ông có xu hưíng xây dựng xã hội mới bằng
tri thức khoa học. Ông viết sách tuyên truyền tư tưëng xã hội chủ nghĩa
không tưëng. Ông lập ra công xã riêng trong đó xóa bỏ hoàn toàn chế độ



66 Nghiên cứu Gia đình và Giới. Quyển 27, số 1, tr. 63-70

ngưêi bóc lột ngưêi, nam giới bóc lột phụ nữ. 

Ông thực hiện nguyên tắc “Mỗi ngưêi làm theo năng lực, mỗi năng lực
sẽ ®ưîc trả công theo lao động”. Trong xã hội tư¬ng lai, tình trạng ngưêi
thống trị ngưêi sẽ ®ưîc thay thế bằng sự thống trị của con ngưêi đối với
tự nhiên. Theo ông, sẽ không còn Nhà nưíc, chính quyền sẽ ®ưîc chuyển
vào tay các nhà công nghiệp và các nhà bác học.

Robert Owen (1771 - 1858), ngưêi Anh, một chủ xưëng dệt, đã có
những suy nghĩ sâu sắc về xã hội tư bản và có những dự định cải tạo xã
hội. Ông đã làm nhiều việc để cải thiện điều kiện lao động và đời sống của
công nhân, trong đó có các công nhân nữ trong xí nghiệp của ông. Ông
chuyển dần từ chủ nghĩa từ thiện sang chủ nghĩa xã hội không tưëng khi
đề xưíng ra xã hội bình đẳng, công bằng và không có áp bức. R. Owen
không chỉ đề xưíng và kiến nghị những tư tưëng có tính chất xã hội chủ
nghĩa mà còn tổ chức thực nghiệm những tinh thần nhân đạo ngay trong
công xưëng nơi ông làm giám đốc. Ông đánh giá cao vai trò của công
nghiệp, của tiến bộ kỹ thuật đối với sản xuất và phát triển kinh tế. Những
chủ trư¬ng của ông ít nhiều đã mang lại những kết quả nhất định, cải thiện
đời sống cho công nhân của ông. Ông là ngưêi chủ trư¬ng xoá bỏ tư hữu
– điều vốn ®ưîc cho là nguyên nhân của những bất công và tệ nạn xã hội
trong xã hội tư bản.

S. Furier (1772 - 1837), ngưêi Pháp, sinh ra trong mét gia đình buôn
bán vải. Mồ côi cha từ năm mới chín tuổi nên cuộc sống của Furier bị đảo
lộn. Ông sớm phải nối nghiệp cha trong nghề buôn bán và lăn lộn với công
việc này ở nhiều nơi trên đất Pháp. Furier ®ưîc học hết tiểu học và ®ưîc
mẹ, vốn là dòng dõi quý tộc chỉ bảo, kèm cặp. Sau đó, ông tự học và bắt
tay vào nghiên cứu những vấn đề về kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa và
lịch sử. Đánh giá về chế độ văn minh tư bản, ông cho rằng nó chỉ có thể
tạo ra sự giàu có nói chung chứ không thể tạo ra sự giàu có cho toàn xã
hội. Trên cơ sở cái nhìn biện chứng đối với các tệ nạn của xã hội tư bản,
ông dự đoán, xã hội văn minh tư bản nhất định sẽ ®ưîc thay thế bằng chế
độ xã hội mới mà ông gọi là “Chế độ xã hội ®ưîc đảm bảo” hay “Xã hội
hài hoà”. Ông mong muốn xây dựng một xã hội tư¬ng lai - xã hội xã hội
chủ nghĩa. ở đó, đời sống của nhân dân sẽ ®ưîc cải thiện hoàn toàn, những
tệ nạn của xã hội tư bản không còn nữa, chế độ mới dựa trên nền sản xuất
tập thể, hiệp hội sản xuất. Trong xã hội mới ấy có sự thống nhất giữa lợi
ích cá nhân và lợi ích tập thể, mỗi cá nhân sẽ tìm thấy lợi ích của mình
trong lợi ích chung của toàn xã hội. Tuy nhiên, cũng như H. Saint-Simon,
S. Furie không chủ trư¬ng xoá bỏ chế độ tư hữu. S. Furier là nhà ủng hộ
nổi tiếng của nửa đầu thế kỷ XIX và ®ưîc coi là ngưêi đã đặt ra từ “Chủ
nghĩa Nữ quyền” – Feminism (Fourier và Charles, 1971).
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Chủ nghĩa xã hội không tưëng đã phê phán sâu sắc chủ nghĩa tư bản và
lên tiếng bảo vệ quyền lợi của giai cấp công nhân, phụ nữ và những ngưêi
yếu thế khác. Đó là một hệ thống những quan điểm, tư tưëng về giải
phóng xã hội, giải phóng con ngưêi; xây dựng một xã hội mới tốt đẹp
không có áp bức, bóc lột, đảm bảo cho mọi ngưêi thực sự có cuộc sống
bình đẳng, hạnh phúc. Tuy nhiên, điểm hạn chế của Chủ nghĩa xã hội
không tưëng là không ®ưa ra con ®ưêng, biện pháp thiết thực hoặc cách
mạng mà chủ yếu bằng giáo dục, thuyết phục và tuyên truyền hòa bình với
các nhà cầm quyền tư sản (Beecher, Jonathan and Richard Bienvenu,
1971). Cách làm này đã không ®ưa đến thành công và trở thành không
tưëng. Tuy nhiên đây là những tư tưëng nhân văn và đã có tác dụng tích
cực nhất định. Chủ nghĩa xã hội không tưëng, nhất là chủ nghĩa xã hội
không tưëng phê phán Pháp đầu thế kỉ XIX, đã đánh dấu một bưíc tiến
trong lịch sử tư tưëng của loài ngưêi. Nó để lại cho loài ngưêi mét di sản
tư tưëng có giá trị, những tiên đoán quan trọng về đời sống xã hội và về
sự phát triển của xã hội. Vì vậy, chủ nghĩa xã hội không tưëng ®ưîc các
nhà kinh điển của chủ nghĩa Marx-Lênin thừa nhận là một trong ba nguồn
gốc lý luận của chủ nghĩa Marx, là tiền đề tư tưëng của chủ nghĩa cộng
sản khoa học. 

2. Chủ nghĩa Marx-Lªnin giải phóng phụ nữ từ tư tưëng tới hiện thực

Khác với Chủ nghĩa xã hội không tưëng, Chủ nghĩa xã hội khoa học
theo tư tưëng Marx-Lªnin đã vạch ra con ®ưêng đi lên Chủ nghĩa xã hội
bằng con ®ưêng cách mạng.

Dựa vào các tài liệu khảo cổ và lịch sử, các nhà sáng lập ra chủ nghĩa
Marx đã khẳng định một thời kỳ lịch sử trưíc phụ quyền là mẫu quyền.
Thời kỳ này rất dài tư¬ng ứng với thời kỳ cộng sản nguyên thủy của loài
ngưêi. Lúc đó, phụ nữ có vai trò và vị trí to lớn trong các bộ lạc nguyên
thủy khi họ là ngưêi trực tiếp sinh ra và nuôi dạy thế hệ mới, giữ lửa cho
bộ lạc và phân chia thức ăn theo kiểu bình quân cho mọi thành viên. Sau
này các nhà nữ quyền công nhận thời kỳ này nhưng ®ưa ra một cái tên
chính xác hơn là “mẫu hệ”, nghĩa là theo tự nhiên chứ không phải có sự
sắp đặt của con ngưêi một cách quy mô và toàn diện, đầy quyền lực như
xã hội nam quyền sau này. Theo F. Engels, sự chuyển giao của mẫu quyền
sang phụ quyền đã diễn ra từ khi có chế độ tư hữu, phân chia giai cấp và
xuất hiện Nhà nưíc. Engels nhận định: “Sự thay thế mẫu quyền bằng phụ
quyền là một cuộc cách mạng triệt để nhất và cũng dễ dàng nhất mà loài
ngưêi đã trải qua. Cuộc cách mạng này đánh dấu sự thất bại lịch sử có
tính chất toàn cầu của giới phụ nữ” (F. Engels, 1972).

Chế độ Phụ quyền đã diễn ra hàng nghìn năm tới tận ngày nay với sự
thống trị của nam giới từ tư tưëng đến luật pháp, phong tục tập quán.



68 Nghiên cứu Gia đình và Giới. Quyển 27, số 1, tr. 63-70

Phư¬ng Đông có Nho giáo, Hồi giáo, Phật giáo, phư¬ng Tây có Thiên
Chúa giáo. Việc phụ nữ bị đẩy xuống vị trí bị trị bị coi như là chuyện
®ư¬ng nhiên và “hợp lẽ trời”. 

Tiếp sau các nhà xã hội chủ nghĩa không tưëng, các nhà sáng lập ra chủ
nghĩa Marx bao gồm Marx, Engels và các cộng sự ®ưa ra các quan điểm
về địa vị, vai trò của ngưêi phụ nữ trong xã hội tư bản, phân tích những
nguyên nhân của sự bất bình đẳng nam nữ. Đây là những tư tưëng tiến bộ
giúp vạch rõ xu hưíng biến đổi địa vị ngưêi phụ nữ theo hưíng tiến tới sự
bình đẳng nam nữ trong xã hội và tính tất yếu của cách mạng xã hội chủ
nghĩa đối với sự nghiệp giải phóng phụ nữ. Theo Marx và Engels thì chế
độ lao động trong công xưëng tư bản chủ nghĩa đã không tính đến những
đặc điểm khác biệt của phụ nữ và nam giới, bắt phụ nữ làm việc với cưêng
độ như đàn ông, khiến họ bị kiệt sức trong điều kiện không bảo đảm vệ
sinh. Engels cũng chỉ ra rằng ngưêi phụ nữ trong gia đình dưíi chế độ tư
hữu xét cho cùng chỉ là mẹ của những đứa con kế thừa chính tài sản và
dòng dõi của chồng, là ngưêi quản gia chính của chồng. Trong xã hội tư
bản chủ nghĩa, chế độ “một vợ, một chồng” dưêng như chỉ áp dụng riêng
đối với đàn bà mà không phải đối với đàn ông. Ngưêi phụ nữ nếu vưît ra
ngoài khuôn khổ ấy sẽ lập tức bị lên án và trừng phạt nghiêm khắc.

Ngưêi kế tục xuất sắc Marx và Engels là V. I. Lªnin còng cho rằng dưíi
chế độ tư bản chủ nghĩa, phụ nữ, tức một nửa nhân loại, luôn bị hai tầng
áp bức. Phần đông các gia đình trong xã hội tư bản vẫn chất chứa trong nã
vô vàn những cảnh cơ cực, áp bức, bất công. V.I. Lênin viết: “Hàng triệu
và hàng triệu phụ nữ trong những gia đình như vậy đang sống (hoặc nói
cho đúng hơn đang bị đọa đầy) trong kiếp “gia nô”, ra sức lo ăn lo mặc
cho cả gia đình bằng từng xu nhỏ mà họ phải trả bằng những cố gắng phi
thưêng hàng ngày và bằng “sự tiết kiệm” tất cả mọi thứ, chỉ trừ có “tiết
kiệm” lao động bản thân” (Marx, Engels, Lªnin, 1959). Như vậy, dưíi chế
độ tư bản chủ nghĩa, ngưêi phụ nữ phải chịu đựng một nghịch lý, đó là:
vai trò thì lớn nhưng địa vị thì thấp kém trong cả gia đình và ngoài xã hội.
Phụ nữ phải gánh vác hầu như toàn bộ việc nhà nhưng vẫn phải đi làm như
nam giới.

VÒ con ®ưêng giải phóng phụ nữ, chủ nghĩa Marx cho rằng mối quan
hệ quyết định nhất đối với sự bất bình đẳng nam nữ là kinh tế, nhưng nã
không phải là nguyên nhân duy nhất mà còn có các yếu tố phi kinh tế. Trình
độ nhận thức, văn hóa và các phong tục tập quán phản ánh sự bất bình đẳng
giữa phụ nữ và nam giới đã ăn sâu vào đầu óc con ngưêi thành tư tưëng
“trọng nam, khinh nữ”. Những phong tục tập quán lạc hậu, cổ hủ ®ưîc
khuyến khích duy trì để trói buộc, đầy đọa ngưêi phụ nữ, dần dần trở thành
quy tắc, thông lệ nên cho dù không cần có pháp luật bảo vệ, nó vẫn có tác
động cưìng chế, điều chỉnh hành vi ứng xử của ngưêi đàn ông đối với đàn
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bà ngay cả khi cơ sở kinh tế của sự bất bình đẳng nam nữ bị phá bỏ.

Các nhà sáng lập ra chủ nghĩa Marx - Lªnin đã vạch rõ xu hưíng biến
đổi địa vị ngưêi phụ nữ theo hưíng tiến tới sự bình đẳng nam nữ trong xã
hội và tính tất yếu của cách mạng xã hội chủ nghĩa đối với sự nghiệp giải
phóng phụ nữ. Engels chỉ ra xu hưíng biến đổi của xã hội tư bản và cùng
với nó là sự biến đổi trong mối quan hệ xã hội của phụ nữ và nam giới. Cụ
thể là: 

Phải xóa bỏ chế độ tư hữu tư nhân về tư liệu sản xuất, xây dựng chế
độ công hữu chính là thủ tiêu sự lệ thuộc kinh tế của ngưêi đàn bà đối với
ngưêi đàn ông. Điều này sẽ tạo ra cơ sở quan trọng nhất để xây dựng gia
đình bình đẳng giữa vợ và chồng. 

Không thể cột chặt ngưêi phụ nữ vào công việc gia đình, phải ®ưa họ
tham gia vào nền sản xuất xã hội. Xã hội cần phải giúp phụ nữ giảm nhẹ
gánh nặng công việc gia đình, lao động gia đình phải trở thành bộ phận
của lao động xã hội.

Phải đồng thời xây dựng hôn nhân và gia đình tiến bộ, hôn nhân tự
nguyện trên cơ sở tình yêu chân chính chứ không bị lợi ích kinh tế chi
phối. Ngoài ra, còn phải chú ý đến các “điều kiện xã hội” quan trọng khác,
như xóa bỏ phong tục tập quán lạc hậu, tâm lý coi thưêng phụ nữ. Sự
nghiệp giải phóng phụ nữ gắn liền với sự nghiệp giải phóng giai cấp và
giải phóng xã hội (Marx, Engels, Lênin, 1959).

Còng trong thế kỷ XIX đã xuất hiện các trào lưu nữ quyền đầu tiên. Sự
ảnh hưëng lÉn nhau giữa các tư tưëng giải phóng phụ nữ đã tạo thành sức
mạnh to lớn trên phạm vi toàn cầu.

Với Cách mạng tháng Mưêi năm 1917, Lªnin và các đồng chí của ông
đã xây dựng nhà nưíc XHCN đầu tiên trên thế giới và thực hiện giải phóng
phụ nữ trên một phần sáu địa cầu.

3. Tư tưëng Hồ Chí Minh và vấn đề giải phóng phụ nữ trong cách
mạng Việt Nam

Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngưêi học trò xuất sắc và sáng tạo của chủ
nghĩa Marx- Lênin, đã cùng Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam xây
dựng chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam với mục tiêu giải phóng dân tộc,
giải phóng giai cấp và giải phóng phụ nữ.

Trong hàng loạt bài viết của mình, Hồ Chí Minh đã tố cáo tội ác man
rî của chế độ thực dân đối với ngưêi phụ nữ. Trong bài “Phụ nữ An Nam
và sự đô hộ của Pháp” đăng trên báo Le Paria (Ngưêi cùng khổ) ngày 1
tháng 8 năm1922, Ngưêi viết: “Chế độ thực dân, tự bản thân nó đã là một
hành động bạo lực của kẻ mạnh đối với kẻ yếu rồi. Bạo lực đó đem ra đối
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xử với trẻ em và phụ nữ lại càng bỉ ổi hơn nữa”. Ngưêi gọi chế độ thực
dân là chế độ “ăn cưíp và hiếp dâm”. Cách mạng xã hội chủ nghĩa theo
Ngưêi là cuộc cách mạng giải phóng con ngưêi, do đó nếu không giải
phóng phụ nữ, một phần nửa xã hội, thì không thể xây dựng ®ưîc chủ
nghĩa xã hội. Ngưêi viết: “Dân tộc ta và Đảng ta đời đời biết ơn các bà
mẹ Việt Nam đã sinh ra và cống hiến những ngưêi ưu tú, đã và đang chiến
đấu anh dũng tuyệt vời bảo vệ non sông gấm vóc do tổ tiên ta để lại” ( Hồ
Chí Minh, 1989-1996). 

Sự nghiệp cách mạng của Bác Hồ bắt đầu từ con ngưêi và cũng trở lại
về với con ngưêi. Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng và vì quần
chóng, trong đó, phụ nữ là một lực lưîng quan trọng. Vì vậy, một trong
những nhiệm vụ quan trọng của cách mạng là phải giải phóng phụ nữ, thực
hiện nam nữ bình quyền.

Nội dung giải phóng phụ nữ là giải phóng về chính trị và xã hội. Phụ
nữ ®ưîc bình đẳng với nam giới trong việc tham gia công việc xã hội.
Đồng thời bình đẳng trong hôn nhân với chế độ một vợ một chồng, giải
phóng tâm lý tù ti, đầu óc phụ thuộc bởi thân phận ngưêi phụ nữ trong chế
độ cũ, phát huy phẩm chất truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam trong
điều kiện xã hội mới, thật sự giải phóng tư tưëng, giải phóng năng lực để
ngưêi phụ nữ vư¬n lên làm chủ bản thân, gia đình, làm chủ thiên nhiên,
làm chủ xã hội.

Như vậy, trong cuộc đấu tranh giải phóng phụ nữ và thực hiện bình
đẳng giới, vai trò của nam giới, đặc biệt là những ngưêi tiến bộ, nhân văn,
là vô cùng quan trọng. Ngoài các lãnh tụ nam giới trên đây, phần đông
nam giới đã là bạn đồng hành, là những ngưêi chồng, ngưêi cha thân thiết
trong gia đình luôn vì sự phát triển của phụ nữ. Sức mạnh của nam giới kết
hợp với sức mạnh của phụ nữ sẽ dẫn đến thành công chung trong công
cuộc giải phóng con ngưêi, giải phóng phụ nữ tiến tới xã hội bình đẳng,
công bằng và văn minh.n
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